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Tóm tắt 
Tăng huyết áp (THA) là bệnh có tỷ lệ mắc và biến chứng cơ quan đích cao. Những biến chứng 

của THA làm giảm khả năng lao động, chất lượng cuộc sống và là nguyên nhân gây tăng tỷ lệ tử vong. 

Vai trò của thận điều hoà huyết áp (HA) và tác động của THA với các tổn thương thận đã được 
nghiên cứu. Tuy nhiên, sự xuất hiện các biểu hiện trên của tổn thương thận thông qua xét nghiệm 
microalbumin niệu (MAN) mới được nghiên cứu những năm gần đây. 

Nghiên cứu MAN góp phần chẩn đoán sớm các biến chứng ở cơ quan đích, từ đó đưa ra phương 
pháp kiểm soát HA và dự phòng sớm các biến chứng. 

* Từ khoá: Tăng huyết áp nguyên phát; Microalbumin niệu. 
 

Study of microalbuminuria in primary              
hypertensive patients 

summary 
Hypertension is disease with high prevalence and target organs complications. Hypertensive 

complications are risks that reduce labor ability, standard of living and are the cause of high mortaliry. 
The role of kidney in blood pressure regulation and the effect of hypertension on kidney injuries had 
been researched. However, kidney injuires appearances by microalbuminuria investigation has first 
researched for the last few years. 

Microalbuminuria research help to early diagnose of target organs complications, and give 
method to control blood pressure and early prevent complications. 

 * Key words: Primary hypertension;  Microalbuminuria. 
 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

Tăng huyết áp là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh về tim mạch, phổ biến và có xu 
hướng gia tăng trong những năm gần đây và tăng dần theo tuổi. Khoảng 90 -  95% là THA 
vô căn hay còn gọi là bệnh THA. 

THA là nguyên nhân chính gây ra các  biến chứng nguy hiểm như: tai biến mạch máu 
não, nhồi máu cơ tim và suy thận... Việc kiểm soát được HA thường xuyên sẽ giảm được tỷ 
lệ biến chứng và tử vong do THA gây ra. Microalbumin niệu (MAN-Microalbuminuria) là 
albumin trong nước tiểu tăng trên giới hạn (20 - 30 µg/phót) (30 - 300 mg/24giờ). Bằng kỹ 
thuật hiện đại người ta xác định được lượng protein rất nhỏ trong nước tiểu gọi là 
microalbumin.NhiÒu 

 
* Bệnh viện 103 
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công trình nghiên cứu trên các BN THA, đái tháo đường đều khẳng định MAN là dấu hiệu 
sớm phản ánh tổn thương thận.  

Để góp phần chẩn đoán sớm biến chứng thận do THA, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề 
tài nay với mục tiêu: Xác định tỷ lệ microalbumin niệu ở BN THA nguyên phát. 
 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
105 BN nam điều trị tại Khoa A2, Bệnh viện 103, được chẩn đoán THA nguyên phát từ 

tháng 8 - 2007 đến 6 - 2008, BN đều có xét nghiệm protein niệu (-), xét nghiệm MAN. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

BN được thăm khám lâm sàng, làm hồ sơ vào viện, đo các chỉ số theo yêu cầu điều trị và 
mục tiêu nghiên cứu. 

+ Xét nghiệm MAN: sử dụng phương pháp định tính bắng que thử. Xét nghiệm này được 
thực hiện tại Khoa Sinh hóa, Bệnh viện 103 trên máy Clinitek 50 Analyser (hãng Byer Health 
care LLC. Mỹ) với mẫu nước tiểu lấy vào buổi sáng. Phương pháp này cho phép xác định 
được nồng độ MAN từ    0 - 100 mg/l với độ nhạy 90%, độ đặc hiệu 95%. 

Kết quả xét nghiệm MAN thu được chia thành 2 nhóm: nhóm BN có MAN (+) và nhóm BN 
có MAN (-). 

Xử lý số liệu thu thập theo thuật toán thống kê y học trên máy vi tính. Sử dụng phần mềm 
SPSS 15.0. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
* Tuổi BN: 
< 50 tuổi: 24 BN (22,9%); 50 - 59 tuổi:  14 BN (13,3%); 60 - 69 tuổi: 32 BN (30,5%); ≥ 70 

tuổi: 35 BN (33,3%). Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 61,4 ± 14,1, đa số BN > 60 tuổi 
(63,8%). 

* Tỷ lệ MAN ở nhóm nghiên cứu: 

MAN (+): 35 BN (33,3%); MAN (-): 70 BN (66,7%). 
* Tỷ lệ tuổi, thời gian, yếu tố nguy cơ, phân độ, giai đoạn THA ở 2 nhóm: 

Bảng 1: So sánh độ tuổi ở 2 nhóm nghiên cứu. 

Microalbumi  (-) Microalbumi  (+) 
Nhóm tuổi (năm) 

n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 
p 

< 50 17 24,3 7 20,0 

50 - 59 14 20,0 0  

60 - 69 18 25,7 14 40,0 

≥ 70 21 30,0 14 40,0 

p < 0,05 

Céng 70 100,0 35 100,0  
  

Tuổi càng cao nguy cơ MAN (+) càng lớn, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Bảng 2: So sánh thời gian được chẩn đoán THA ở 2 nhóm nghiên cứu. 

Microalbumin (-) Microalbumin (+) 
Thời gian (năm) 

n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 
p 

< 5 47 67,1 16 45,7 p < 0,05 



5 - <10 14 20,0 8 22,9 

≥ 10 9 12,9 11 31,4 

 

Céng 70 100,0 35 100,0  

Thời gian được xác định bệnh THA càng dài thì tỷ lệ xét nghiệm MAN cho kết quả dương 
tính càng cao, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Bảng 3: So sánh một số yếu tố nguy cơ ở 2 nhóm nghiên cứu. 

Microalbumin (-) Microalbumin (+) 
Yếu tố nguy cơ 

n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 
p 

Rối loạn  lipid máu 21 30,0 6 17,1 p > 0,05 

Thừa cân + béo  15 21,4 20 57,1 p < 0,001 

Hót thuèc lá 31 44,3 21 60,0 p > 0,05 

Uống rượu 38 54,3 21 60,0 p > 0,05 

Ăn mặn 9 12,9 8 22,9 p > 0,05 

Stress 2 2,2 0 0  

Tuổi  ≥ 65 27 38,6 23 65,7 p < 0,01 

 

Trong số các yếu tố nguy cơ, tuổi ≥ 65 và thừa cân, béo phì liên quan với MAN (+), sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). 

Bảng 4: So sánh độ THA theo ở 2 nhóm nghiên cứu. 

Microalbumi n (-) Microalbumi n (+) 
Độ tăng HA 

n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 

p 

Độ I 24 34,3 8 22,9 

Độ II 46 65,7 27 77,1 

Cộng 70 100,0 35 100,0 

p > 0,05 

  

Chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa độ THA và kết quả xét nghiệm MAN (p > 
0,05). 

Bảng 5:  So sánh giai đoạn THA ở 2 nhóm nghiên cứu. 

Microalbumin (-) Microalbumin      (+) 
Giai đoạn THA 

n Tỷ lệ (%) n Tỷ lệ (%) 
p 

Giai đoạn 1 7 10,0 4 11,4 

Giai đoạn 2 34 48,6 11 31,4 

Giai đoạn 3 29 41,4 20 57,1 

p > 0,05 

Cộng 70 100,0 35 100,0  

THA giai đoạn 2 và 3 có tỷ lệ MAN (+) cao hơn giai đoạn 1, tuy nhiên sự khác biệt chưa 
có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). 
 

BÀN LUẬN 



 

BN có tuổi thấp nhất là 35, cao nhất 93 tuổi, phần lớn > 60 tuổi  (63,8%), độ tuổi trung 
bình của nhóm nghiên cứu là 61,4 ± 14,1, độ tuổi hay gặp là > 60 (63,8%) và        50 - 59 tuổi 
(13,3%).  

Chúng tôi phân theo các nhóm tuổi < 50; 50 - 59; 60 - 69 và ≥ 30 để so sánh và nhận 
thấy tuổi càng cao,  tỷ lệ MAN (+) càng lớn, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).  

Thời gian mắc bệnh THA: 63/105 BN nghiên cứu có thời gian phát hiện bệnh < 5 năm: 
60%; thời gian mắc bệnh từ 5 - < 10 năm là 21% và ≥ 10 năm là 19%. So sánh thời gian phát 
hiện bệnh THA giữa 2 nhóm MAN (-) với MAN (+) thấy thời gian phát hiện bệnh THA càng 
dài, tỷ lệ MAN (+) càng lớn, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p <  0,05). 

So sánh các yếu tố nguy cơ giữa 2 nhóm có kết quả xét nghiệm MAN (-) và MAN (+) cho 
thấy tuổi cao và thừa cân, béo phì có liên quan chặt chẽ với MAN (+), sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,001).  

Các yếu tố nguy cơ khác như hút thuốc lá, uống rượu và ăn mặn ở nhóm có kết quả xét 
nghiệm MAN (+) cao hơn ở nhóm MAN (-), điều này chứng tỏ các yếu tố này có ảnh hưởng tới 
kết quả xét nghiệm MAN. Tuy nhiên, sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê.  

ở nhóm MAN (+): 8/35 BN THA độ I (22,9%), 27/35 trường hợp THA độ II (77,1%), kết quả 
này chứng tỏ MAN (+) có liên quan tới mức độ THA, khi THA độ I thì tỷ lệ này thấp, khi sang 
đến độ II, tỷ lệ này tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, ở nhóm MAN (-) có 65,7% THA độ II, do vậy sự 
khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).  

Tỷ lệ MAN (+) ở giai đoạn I là 11,4%, giai đoạn II 31,4%, giai đoạn III 57,1%, càng ở giai 
đoạn sau thì tỷ lệ MAN (+) càng lớn. 

 

KẾT LUẬN 
Từ những kết quả thu được sau nghiên cứu về MAN với biến chứng của THA nguyên phát 

chúng tôi rút ra một số nhận xét sau: 

1. Tỷ lệ microalbumin niệu ở BN THA nguyên phát. 
- 33,3% số BN THA có tỷ lệ microalbumin niệu (+), đây là một biểu hiện sớm của tình trạng 

tổn thương thận do THA. 
- Tỷ lệ microalbumin niệu (+) tăng theo tuổi của BN  (p < 0,05). 
- Tỷ lệ THA có microalbumin niệu (+) tăng dần cùng với thời gian bị bệnh (p < 0,05).  
- Thừa cân, béo phì có liên quan với microalbumin niệu (+)  (p < 0,001). 
- Chưa thấy mối liên quan giữa microalbumin niệu (+) với các yếu tố khác như: ăn mặn, thuốc 

lá, uống rượu và yếu tố tâm lý. 
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